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Toùm taét
Đặt vấn đề: Phẫu thuật là phương pháp điều trị chính của ung thư đầu tụy, 
giúp cải thiện thời gian sống thêm của người bệnh. Các nghiên cứu ở Việt 
Nam ít tập trung vào thời gian sống thêm sau mổ. Do đó chúng tôi tiên hành 
nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị ung thư đầu tụy bằng phẫu thuật tại 
bệnh viện hữu nghị Việt Đức. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, các người 
bệnh ung thư đầu tụy được phẫu thuật tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức từ 
tháng 1/2014 đến tháng 12/2015.
Kết quả: Từ T1/2014 đến tháng 12/2015, có 83 người bệnh ung thư đầu 
tụy được phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức. Tuổi trung bình là 57,7 ± 11,5 
(tuổi), tỷ lệ nam, nữ lần lượt là 57,8% và 42,2%. Có 18,1%  người bệnh có 
suy dinh dưỡng trước mổ; Tỷ lệ cắt được u (cắt khối tá tụy) là 57,9%. Tỷ lệ 
nối tắt là 36,1%,  tỷ lệ mổ thăm dò là 6%. Các biến chứng chảy máu sau mổ, 
rò tụy, rò miệng nối mật-ruột lần lượt là 6%; 3,6% và 1,2%. Tỷ lệ tử vong 
sau mổ là 2,4%. Thời gian sống thêm trung bình toàn bộ là 12,35 ± 1,36 
tháng; tỷ lệ sống thêm sau 2 năm là 20,3%. Các yếu tố như cắt được khối tá 
tụy, không có di căn hạch, không có di căn xa đều làm tăng thời gian sống 
thêm của người bệnh(p<0,05)
Kết luận: Phẫu thuật điều trị ung thư đầu tụy nói chung và phẫu thuật cắt 
khối tá tụy nói riêng là khả thi, an toàn; và phẫu thuật cắt khối tá tụy làm 
tăng thời gian sống thêm của người bệnh
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Đặt vấn đề
Ung thư đầu tụy là tập hợp các tổn thương ác tính 

có nguồn gốc từ cấu trúc thuộc đầu tụy bao gồm ung 
thư tụy nội tiết và tụy ngoại tiết, trong đó ung thư 
tụy ngoại tiết chiếm 95%. Về vị trí, ung thư ở đầu 
tụy chiếm 70%, trong khi ung thư ở thân đuôi tụy 
chỉ chiếm 30% [1], [2]. Phẫu thuật vẫn là phương 
pháp điều trị chính của ung thư đầu tụy, tuy nhiên 

có đến 80-90% người bệnh không thể cắt bỏ khối u 
vì sự xâm lấn tại chỗ của khối u hay đã có sự di căn 
tại thời điểm chẩn đoán [3]. Do đó hầu hết người 
bệnh chỉ được điều trị không triệt căn để tăng thêm 
chất lượng cuộc sống của họ. Dù được điều trị phẫu 
thuật thì tỷ lệ sống 2 năm, 3 năm của ung thư tụy 
chỉ khoảng 45,9% và 28%[4], còn tỷ lệ sống 5 năm 
không quá mức 13% [6]. Ở Việt Nam việc nghiên 
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cứu về ung thư đầu tụy chưa được chú ý đúng mức, 
có 1 vài nghiên cứu về ung thư tụy như của tác giả 
Đỗ Trường Sơn (2004) [1]; Nguyễn Minh Hải (2007) 
[7]. Nguyễn Văn Cường (2009) [8], tuy nhiên có kết 
quả nghiên cứu đánh giá thời gian sống thêm sau 
phẫu thuật điều trị ung thư đầu tụy vẫn còn hạn chế. 
Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này 
nhằm mục đích đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật 
ung thư đầu tụy tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức từ 
tháng 1/2014 đến tháng 12/2015

 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Người bệnh được chẩn 

đoán xác định ung thư đầu tụy và điều trị phẫu thuật 
tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức từ tháng 1/2014 
đến tháng 12/2015.

Tiêu chuẩn lựa chọn người bệnh: 
Người bệnh được chẩn đoán là ung thư đầu tụy 

dựa vào:
Chẩn đoán hình ảnh có khối đầu tụy
Mô tả trong mổ có khối đầu tụy
Kết quả giải phẫu bệnh khẳng định ung thư  

đầu tụy
Được điều trị phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức 

từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015.
Tiêu chuẩn loại trừ:  Các trường hợp được chẩn 

đoán như ung thư tá tràng xâm lấn vào đầu tụy, ung 
thư phần thấp ống mật chủ, ung thư bóng vater, và 
những người bệnh không có kết quả giải phẫu bệnh 
hoặc giải phẫu bệnh không phải là ung thư đầu tụy.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu quan sát 
mô tả hồi cứu, theo dõi dọc.

Quy trình nghiên cứu: Chọn hồ sơ bệnh án đáp 
ứng đủ tiêu chuẩn lựa chọn. Thu thập các dữ liệu 
theo mẫu bệnh án nghiên cứu. Đánh giá kết quả phẫu 
thuật bằng theo dõi qua tái khám và điều tra thông 
tin từ gia đình người bệnh (Người bệnh được mời 
đến để kiểm tra theo dõi sau mổ hoặc lấy thông tin 
cụ thể từ gia đình cung cấp nếu người bệnh đã chết).

Các biến số nghiên cứu: 
Phương pháp phẫu thuật: cắt khối tá tụy, nối tắt 

(enối mật- ruột, nối vị -tràng hoặc nối cả vị- tràng, 
và mật- ruột)

Các biến chứng sớm sau mổ: là các biến chứng xảy 
ra liên quan đến phẫu thuật (30 ngày đầu sau mổ):

Chảy máu trong ổ bụng: Theo phân loại của hội 
phẫu thuật tụy quốc tế (ISGPS: International Study 
Group of pancreatic Surgery) quy định chảy máu 
sớm là trong vòng 24h sau mổ; chảy máu muộn 24h 
sau mổ; chảy máu qua dẫn lưu ra ngoài hoặc chảy 
máu đọng lại trong ổ bụng

Chảy máu miệng nối tụy: chảy máu trong lòng 
ống tiêu hóa từ miệng nối tụy- ruột hoặc tụy-dạ dày

Rò tụy: Theo nhóm nghiên cứu quốc tế về định 
nghĩa rò tụy (ISGPF: International Study Group on 
Pancreatic Fistula Definition) khi dịch dẫn lưu hoặc 
dịch tồn dư trong ổ bụng có hàm lượng amylase cao 
gấp 3 lần mức bình thường sau 3 ngày hậu phẫu.

Chậm lưu thông dạ dày: Là tình trạng cần phải 
để sonde dạ dày để giảm áp lực quá ngày thứ 10 sau 
mổ hoặc phải đặt sonde dạ dày lại.

Rò miệng nối mật ruột: Có sự thông thương giữa 
trong và ngoài miệng nối bằng chẩn đoán hình ảnh 
hoặc mổ lại.

Áp xe tồn dư sau mổ là sự tụ dịch sau phẫu thuật 
cần được điều trị bằng chọc hút hoặc dẫn lưu.

Nhiễm trùng vết mổ: Vết mổ nề đỏ, có dịch mủ, 
cấy có vi khuẩn.

Tử vong sau mổ: Là tử vong trong 30 ngày đầu sau 
mổ do bất cứ nguyên nhân nào. Trường hợp người 
bệnh nặng gia đình xin về cũng tính là tử vong.

Thời gian sống thêm và các yếu tố ảnh hưởng thời 
gian sống

Xử lý số liệu: 
Phân tích thống kê có sử dụng phần mềm SPSS 

20.0. Tính thời gian sống sau mổ theo phương pháp 
Kaplan Meier với test log-rank để so sánh giữa các 
nhóm .

Kết quả
Từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2015 có tổng số 

83 người bệnh ung thư đầu tụy được phẫu thuật tại 
bệnh viện hữu nghị Việt Đức. 

Tuổi trung bình của người bệnh trong nhóm 
nghiên cứu: 57,7 ± 11,5 (tuổi) (min- max: 26-83). 
Tỷ lệ nam
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Bảng 1: Phương pháp phẫu thuật

Phương pháp phẫu thuật n %

Cắt khối tá tụy 48 57,9

Nối tắt

Nối mật ruột 7 8,4

Nối vị tràng 3 3,6

Nối mật ruột + vị tràng 20 24,1

Thăm dò sinh thiết, mở thông hỗng tràng 5 6

Tổng số 83 100

Nhận xét: Tỷ lệ cắt được u (cắt khối tá tụy) là 57,9%

Kết quả gần: 
Tỷ lệ tử vong sau mổ là 2%( 2 trường hợp): 
1 người bệnh tổn thương động mạch gan phải 

trong mổ, (nối động mạch gan phải thất bại), sau 
mổ suy gan, suy thận cấp. Điều trị hồi sức tích cực, 
nhưng tình trạng nặng, gia đình xin về

1 người bệnh sốc mất máu do chảy máu miệng 
nối tụy-ruột: người bệnh sau mổ ngày thứ 7 xuất 
hiện mệt mỏi, da niêm mạc nhợt, kèm đi ngoài phân 
đen. Bện nhân đã được hồi sức, truyền máu nhưng 
toàn trạng không cải thiện. Ngày thứ 14 người bệnh 
người bệnh xuất hiện tụt huyết áp, mạch nhanh, 
huyết áp tụt, nôn ra ít máu tươi, bụng chướng. Tình 
trạng người bệnh nặng, gia đình xin về.

Biến chứng sau mổ n %

Chảy máu trong ổ bụng 2 2,4%

Chảy máu miệng nối tụy 3 3,6%

Rò miệng nối tụy 3 3,6

Chậm lưu thông dạ dày 5 6,0

Rò miệng nối mật ruột 1 1,2

Áp xe tồn dư 2 2,4

Nhiễm trùng vết mổ 6 7,2

Yếu tố tiên lượng Số người bệnh
Sống thêm toàn bộ

Tỷ lệ sống 2 năm (%) p
TB ± SD Min-Max

Tình trạng di căn xa
(n=73)

Có di căn xa 29 6,14 ± 1,14 1 - 19 0
0

Không di căn xa 44 16,12 ± 1,82 1 - 31 31,5

Nhóm phẫu thuật
(n=73)

Có cắt u 41 17,2 ± 1,86 1 - 31 33,8
0

Không cắt u 32 5,8 ± 1,1 1 - 19 0

Tình trạng di căn 
hạch ở nhóm cắt u
(n=41)

Có di căn hạch 28 13,16 ± 1,93 1 - 27 16,9
0,028

Không di căn hạch 13 22,65 ± 2,29 8 - 31 44,9

Bảng 2: Biến chứng sau mổ

Nhận xét: Biến chứng chảy máu trong ổ bụng 
chiếm 2,4%, chảy máu từ miệng nối tụy- dạ dày 
hoặc tụy- ruột là 3,6%; rò miệng nối tụy là 3,6%; rò 
miệng nối mật- ruột là 1,2%. 

Kết quả xa: 8 người bệnh mất tin trong thời gian 
quá trình theo dõi, số người bệnh theo dõi được là 
73 người bệnh. Tỷ lệ theo dõi đạt được là 90,1%, tỷ 
lệ mất tin 9,9%.

Thời gian sống thêm sau mổ toàn bộ: Thời 
gian sống thêm toàn bộ trung bình của nhóm nghiên 
cứu là 12,35 ± 1,36 tháng; tỷ lệ sống thêm sau 2 
năm là 20,3%. (Bảng 3)

Bảng 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sống thêm

Nhận xét: Thời gian sống thêm toàn bộ trung bình có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm 
cắt được u và không cắt được u; nhóm có di căn xa và nhóm không có di căn; nhóm có di căn hạch và nhóm 
không di căn hạch. 
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Bàn luận
Trong phẫu thuật điều trị ung thư đầu tụy, tùy 

thuộc vào vị trí u, kích thước, giai đoạn bệnh, kinh 
nghiệm của phẫu thuật viên, điều kiện gây mê hồi 
sức, tình trạng người bệnh cụ thể... mà có thể lựa 
chọn các phương pháp phẫu thuật khác nhau như: 
cắt khối tá tụy; nối tắt; thăm dò, sinh thiết. Nghiên 
cứu của chúng tôi có tỉ lệ cắt được u( cắt khối tá tụy) 
là 57,9%;và không cắt u là 42,1% (bảng 1). Nghiên 
cứu của tác giả Nguyễn Văn Cường, thì tỷ lệ cắt 
được u là 62% [8] Nghiên cứu của Yang SJ (2016) 
thì tỉ lệ cắt được u là 66,4% [9]. Có thể thấy rằng 
tiên lượng của ung thư đầu tụy là rất xấu, tỉ lệ phẫu 
thuật cắt bỏ được khối u chỉ chiếm khoảng trên 50%. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, ở nhóm người bệnh 
không cắt u, nguyên nhân chủ yếu là do khối u đã 
di căn xa 77,1% ( di căn gan và di căn phúc mạc), 
chỉ có 20%  là  do khối u xâm lấn các cơ quan lân 
cận. Về các kĩ thuật xử lý khi khối u không được 
cắt bỏ: Nghiên cứu của chúng tôi có 35 người bệnh 
không được cắt bỏ khối u trong đó 5 trường hợp mổ 
thăm dò, sinh thiết; 30 trường hợp còn lại được thực 
hiện các kĩ thuật nối tắt nhằm giải quyết tình trạng 
tắc mật và/hoặc hẹp môn vị; tỷ lệ làm 1 miệng nối; 
và 2 miệng nối lần lượt là 33,3% và 66,7% (bảng 
1). Theo tác giả Kuhlmann phẫu thuật nối tắt làm 1 
miệng nối, và 2 miệng nối lần lượt là 14% và 86% 
[5]. Có sự khác nhau này có thể là do các tác giả 
nước ngoài có xu hướng thực hiện đồng thời cả 2 
miệng nối mật- ruột và vị-tràng cho dù chưa có tắc 
mật hay hẹp môn vị; còn ở Việt Nam thì phụ thuộc 
vào thói quen, kinh nghiệm của từng phẫu thuật 
viên, chỉ xử lý khi có xuất hiện biến chứng

Kỹ thuật mổ, kinh nghiệm của phẫu thuật viên, 
chăm sóc sau mổ là những yếu tố quan trọng đảm 
bảo tính an toàn của những phẫu thuật khó và phức 
tạp như cắt khối tá tụy. Về biến chứng sau mổ (bảng 
2) : tỷ lệ chảy máu nói chung là 6% ( gồm có 2 NB 
chảy máu trong ổ bụng và 3 NB chảy máu từ miệng 
nối tụy), trong đó có 1 người bệnh chảy máu miệng 
nối tụy- ruột, rồi tử vong sau mổ, 1 trường hợp chảy 
máu trong ổ bụng ngày thứ 2 phải mổ lại để cầm 
máu; 3 trường hợp còn lại đều được điều trị nội 

ổn định. Có 3 trường hợp rò miệng nối tụy (chiếm 
3,6%) và 1 trường hợp rò miệng nối mật-ruột (chiếm 
1,2%) đều được điều trị nội khoa; 2 trường hợp áp xe 
tồn dư được chọc hút qua siêu âm và điều trị kháng 
sinh. Chậm lưu thông dạ dày chúng tôi gặp 5 người 
bệnh chiếm 6%. Trong nghiên cứu có 2 người bệnh 
tử vong sau mổ (2,4%), 1 người bệnh bị tổn thương 
động mạch gan phải trong mổ, sau mổ suy gan, suy 
thận cấp và 1 người bệnh sốc mất máu do chảy máu 
miệng nối tụy-ruột sau mổ. Theo tác giả Trịnh Hồng 
Sơn tổng kết qua 79 trường hợp cắt khối tá tụy thì tỷ 
lệ chảy máu ổ bụng là 2,5%, không có trường hợp 
nào rò tụy hay áp xe tồn dư [10]. Nghiên cứu của 
tác giả Phạm Thế Anh thì tỷ lệ chảy máu là 10%, rò 
tụy là 6,7% [11]. Theo Jun Gong( 2013) thì tỷ lệ rò 
tụy là 5,38%, rò mật 3%, chảy máu 3,23%, chậm lưu 
thông môn vị 9,68%, áp xe tồn dư 0% [12].  Qua đây 
ta nhận thấy kĩ thuật mổ cắt khối tá tụy đã và đang 
ngày càng hoàn thiện, các biến chứng nặng sau mổ 
như chảy máu,  rò miệng nối mật- ruột, rò miệng nối 
tụy đều thấp, nhỏ hơn 10%. Theo kinh nghiệm của 
chúng tôi, để hạn chế chảy máu từ miệng nối tụy, 
các phẫu thuật viên nên khâu lại diện cắt tụy bằng 
các mũi Prolen 4-0, 5-0; và miệng nối tụy- ruột có 
vẻ ít chảy máu hơn miệng nối tụy- dạ dày

Kết thúc nghiên cứu, sau khi loại bỏ 2 người 
bệnh tử vong sau mổ, thì có 8 người bệnh mất tin, 
tỷ lệ theo dõi chung của nghiên cứu là 90,1%. Thời 
gian sống thêm toàn bộ trung bình là 12,35 ± 1,36 
tháng, tỷ lệ sống sau 2 năm là 20,3%. Thời gian 
sống thêm trung bình của nhóm cắt khối tá tụy là 
17,2 ± 1,86 tháng, và tỷ lệ sống sau 2 năm là 33,8%; 
và có sự khác biệt với nhóm không cắt u (p= 0,000). 
Kết quả này tương tự nghiên cứu của Kuhlmann thời 
gian sống thêm trung bình ở nhóm cắt khối tá tụy là 
17,0 tháng với tỷ lệ sống thêm 2 năm là 34%; trong 
khi ở nhóm nối tắt là 7,5 tháng và 3% [5]. Theo 
Jun Gong thì thời gian sống thêm trung bình của 
nhóm cắt u kèm nạo vét hạch chuẩn là 19,8 tháng; 
và của nhóm nạo vét hạch mở rộng là 23,2 tháng 
[12]. Như vậy, ngoài việc cắt được khối u thì nạo vét 
hạch chuẩn hoặc mở rộng cũng làm tăng thời gian 
sống của người bệnh. Các NB trong nghiên cứu của 
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chúng tôi chưa được chú trọng về vấn đề nạo vét 
hạch, nên thời gian sống thêm thấp hơn tác giả nước 
ngoài. Các yếu tố như có di căn hạch, hoặc di căn 
xa đều là những yếu tố tiên lượng tồi, làm giảm thời 
gian sống của người bệnh. Nghiên cứu của chúng tôi 
cũng cho kết quả tương tự các tác giả Kuhlmann [5] 
và Cameron [13], nhóm có di căn hạch, và nhóm di 
căn xa có thời gian sống them ngắn hơn nhóm không 
có di căn hạch, và nhóm không di căn xa  (p <0.05). 
Như vậy việc tầm soát, phát hiện khối u từ giai đoạn 
sớm để kịp thời điều trị, giúp làm tăng thêm thời 
gian sống của người bệnh

Kết luận 
Phẫu thuật điều trị ung thư đầu tụy vẫn còn 

nhiều thách thức với tỷ lệ biến chứng sau mổ cao, 
còn những biến chứng nguy hiểm gây tử vong. Phẫu 
thuật cắt khối tá tụy vẫn là phương pháp ưu tiên lựa 
chọn để điều trị ung thư đầu tụy, tuy nhiên tỷ lệ 
phẫu thuật cắt được u còn thấp, thời gian sống thêm 
sau mổ ngắn ngay cả với nhóm phẫu thuật cắt u. Để 
cải thiện kết quả phẫu thuật ung thư đầu tụy cần có 
những nghiên cứu tiếp theo về nạo vét hạch, điều 
trị di căn xa, phối hợp điều trị bổ trợ hóa chất, miễn 
dịch, điều trị đích…
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